TUẦN 10:

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA
(Trích Số đỏ – Vũ Trọng Phụng)
	1. Tác giả:
· VTP (1912-1939) ; sinh : HN; Quê: Hưng Yên; Gia đình: “nghèo gia truyền” (cách nói của NT.Tố):
· Cha mất từ khi mới 7 tháng tuổi.
· Học hết tiểu học, đi làm kiếm sống; 25 tuổi mắc bệnh lao, mất năm 27 tuổi.
· Sống chật vật, bấp bênh bằng nghề viết văn, viết báo & là “một người bình dị … người của khuôn phép, của nền nếp” (LT.Lư)
· Sống giữa Hà Thành (phố Hàng Bạc), “Cảnh tượng hằng ngày đập vào mắt ông là sinh hoạt của những tầng lớp thuộc cái xh thành thị truỵ lạc hoá lúc bấy giờ” (NĐ.Mạnh)  nhà văn hết sức căm ghét cái xh TS – TD ½ pk thối nát, xấu xa đương thời.
· VTP là cây bút có sức sáng tạo dồi dào. Không đầy 10 năm, ông để lại một khối lượng tp’ đồ sộ, phong phú về thể loại; ông là nhà tiểu thuyết nổi tiếng, là “ông vua phóng sự đất Bắc.”
· Quan điểm sáng tác: “Các ông cho tiểu thuyết cứ là tiểu thuyết. Tôi & những người cùng chí hướng với tôi cho tiểu thuyết là sự thực ở đời”. VTP được đánh giá là nhà văn hiện thực xuất sắc 1936-1945.
2. Sự nghiệp văn chương:
· TP’ Tiêu biểu:
· Phóng sự: “Cạm bẫy người” (1933), “Kĩ nghệ lấy Tây” (1934), “Cơm thầy cơm cô” (1936)
· Tiểu thuyết: “Giông tố”, “Số đỏ”, “Vỡ đê” (1936), “Lấy nhau vì tình” (1937), “Trúng số độc đắc” (1938)
· “Số đỏ”:
· Cốt truyện:
Là một cuốn tiểu thuyết trào phúng, kể về cuộc đời gặp toàn may mắn của nhân vật Xuân Tóc Đỏ. Từ một đứa trẻ mồ côi, lang thang đầu đường xó chợ, do may mắn, hắn được gia nhập vào XH giàu sang danh giá nhất Hà thành, trở thành đốc tờ, triết gia, giáo sư quần vợt, vĩ nhân, anh hùng cứu quốc vua biết mặt, chúa biết tên. 
Chú dẫn:
H/c’ sáng tác:
“Số đỏ” 1936, năm đầu của Mặt trận Dân chủ Đ.Dương, không khí đấu tranh dân chủ sôi nổi. Chế độ kiểm duyệt sách báo khắt khe của chính quyền thực dân tạm thời bãi bỏ, tạo điều kiện cho nhà văn công khai vạch trần thực chất thối nát, giả dối, bịp bợm của các phong trào Âu hoá, Thể thao, Vui vẻ trẻ trung, … được bọn thống trị khuyến khích & lợi dụng, từ lên cơn sốt vào những năm 30 của XX.
· Giá trị ND:
Qua tp’ , “Nhà văn đả kích sâu cay cái xh tư sản thành thị đang chạy theo lối sống nhố nhăng đồi bại đương thời.” (Nguyễn Hoành Khung)
· Giá trị NT:
NT trào phúng, mỗi chương là một màn hài kịch , mỗi nhân vật là một chân dung biếm hoạ xuất sắc:
· Thằng Xuân ma cà bông … trở thành nhà cải cách xh, tham dự vào cuộc Âu hoá, (Nhờ thộc lòng bài quảng cáo thuốc lậu) sinh viên trường thuốc, đốc tờ Xuân, nhà thơ, triết gia, giáo sư quần vợt, anh hùng cứu quốc, cứ mở miệng là “mẹ kiếp”, “nước mẹ gì”;
· Bà phó Đoan “thủ tiết với hai đời chồng” ;
· Cụ cố Hồng không hiểu biết gì nhưng động mở mồm là: “Biết rồi, khổ lắm, nói mãi !” ;
· Sư Tăng Phú “đi hát cô đầu chay” và luôn tự hào vì đã đánh đổ được hội Phật giáo; 
· Nhà thiết kế Typn (tôi yêu phụ nữ) chuyên sáng chế ra các y phục tối tân nhưng mắng vợ là “đĩ thoã” khi vợ muốn tân thời;
· Ông Văn Minh luôn hô hào thể dục thể thao nhưng bản thân thì không chơi môn thể thao nào & thân hình thì hết sức phản thể thao; 
· Ông Phán mọc sừng thuê người gọi mình là “người chồng mọc sừng”;
· Những viên cảnh sát Min Đơ, Min Toa thì lấy làm đau khổ vì không có ai phóng uế bừa bãi để được biên phạt , …
· Đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia”:
· Vị trí đoạn trích:
· 14 chương đầu: các nhân vật lần lượt xuất hiện & bộc lộ tính cách của mình.
· Chương 15 (“Hạnh phúc của một tang gia”) : Tác giả tạo tình huống (đi đưa đám) để tất cả nhất loạt cùng có mặt. Ấn tượng về bộ mặt giả dối, bịp bợm của XH TS thành thị đương thời càng được khắc sâu.
· Bố cục: mạch lạc (tiếp nối câu chuyện sau khi vô tình Xuân gây ra cái chết của cụ tổ …)
(1). Cái chết của ông cụ già.
(2). Niềm hạnh phúc của đám con cháu.
(3). Cất đám.
(4). Đưa đám.
(5). Hạ huyệt.

	II. Đọc – hiểu văn bản

	1. Mâu thuẫn trào phúng
1.1. Nhan đề :
Bọn con cháu Cụ Tổ 
	Muốn ông già hơn 80 tuổi sớm chết để được chia gia tài, danh vọng.
	Cố tỏ ra chí tình, chí hiếu = một đám tang to, nổi đình đám.

	Thật
	Giả


· Tình huống vạch trần thói đạo đức giả;
· Hoàn cảnh thích hợp để dựng thành công các chân dung biếm hoạ.
1.2 . “Hạnh phúc” riêng của các nhân vật trong “hạnh phúc” chung của tang gia :
Mâu thuẫn
	Hạnh phúc 
Vui sướng
Bát nháo, nhố nhăng
Thật
	Bất hạnh
Buồn khổ
Trang nghiêm thành kính
Giả


· Thứ hạnh phúc quái gở : không khí chung của đám tang là vui sướng, tưng bừng. … Mỗi người mê mải, ngây ngất một niềm vui riêng … Đám tang được cử hành chính là một khát khao đợi chờ đã được thoả mãn, toại nguyện.
· Đám ma như một đám rước, hội, một đám ma giả. Mọi cố gắng của tang gia là làm cho đám ma to  càng phô bày nhố nhăng, bát nháo, rởm đời (đoạn 3, 4.)
Hạnh phúc chung & hạnh phúc riêng
	“Khổ chủ” hạnh phúc vì được chia gia tài
	Cố Hồng
Ngất ngây, hãnh diện vì sắp được thiên hạ trầm trồ khen … “già”, “đám ma to, đại hiếu”.
· Bức hí hoạ về kẻ ngu dốt, háo danh, kệch cỡm.

	
	Văn Minh
+ Yên tâm, hài lòng đến mê mẩn vì “cái chúc thư kia” đã đến lúc được đưa vào “thực hành”
+ Việc Xuân Tóc Đỏ vô tình gây ra cái chết của cụ Tổ được anh ta  gọi là “một cái ơn to”
· Cái đáng cười : Thái độ, vẻ mặt của VM vô tình lại “hợp thời trang”, “đúng cái mặt của một người lúc gia đình đương là tang gia bối rối”
· Đằng sau cái đáng cười : nhà văn vạch trần bản chất giả dối, bất nhân của hắn.

	
	Rể Phán mọc sừng 
Mãn nguyện vì khoản tiền “bồi thường”: bị vợ cắm sừng. 
· Điều đáng cười: Bị “cắm sừng” mà không biết nhục, còn tự hào về “giá trị của đôi sừng hươu vô hình trên đầu”
· Đây là kẻ trục lợi, vô lương tâm, vô liêm sỉ.

	
	Cậu tú Tân
Háo hức vì mấy cái máy ảnh sắp được dùng.
· Hài hước: mong ông nội chết để thực hiện thú chơi, sở thích chụp ảnh của mình – vô tâm, đáng lên án.

	
	Tuyết & bà VM
Sung sướng, hãnh diện vì chưng diện y phục mới trong đám tang.
· Bi hài : cái chết của cụ tổ là cơ hội, là “sàn diễn thời trang” để chưng diện. 
· Giọng văn : mỉa mai;
· Phô bày sự lố bịch, vô đạo đức. Vô cảm; “văn minh” bịp bợm, phản nhân văn.

	Kẻ số đỏ
	Xuân Tóc Đỏ
+ Được ông Phán mọc sừng thanh toán tiền công cho một “phi vụ làm ăn”;
+ Thêm danh tiếng : “Ông cụ già chết, danh dự của Xuân càng to thêm”.
· Vừa là nhân tình của bà phó Đoan, vừa là người yêu của cô Tuyết
· Vênh vang vì nhờ y mà cụ Tổ lăn đùng ra chết 
· Là cố vấn của báo “Gõ Mõ”. Xuân đem lại danh giá bất ngờ cho đám ma : bổ sung vào sự long trọng của đám tang (6 chiếc xe chở sư cụ chùa Bà Banh - đại diện hội phật giáo & báo “Gõ Mõ” cùng những vòng hoa đồ sộ )
· Ngoài bản chất dâm, đểu cố hữu, hắn còn tinh quái, láu lỉnh – biết tự quảng cáo đúng chỗ, biết làm đúng ý người mà hắn cần lấy lòng.

	Thân hữu, láng giềng , “ai cũng vui vẻ cả”

	Bạn cố Hồng
+ Sung gướng được khoe huân chương, râu ria; (danh giá, oai vệ)
+ Nhìn trộm con gái.
· Sự phô trương không đúng lúc, đúng chỗ, lố bịch, kệch cỡm, nhố nhăng.
· Vẻ uy nghi trưởng giả chỉ là cái vỏ để che giấu bên trong bản chất “dê cụ”

	
	Trai thanh gái lịch 
Có dịp hẹn hò, gặp gỡ để nói với nhau “nhiều câu nói vui vẻ ý nhị”.

	
	Cảnh sát 
“Sung sướng cực điểm” vì được thuê giữ trật tự cho đám ma. 
· Khôi hài – cảnh sát thất nghiệp ở một đô thị nhố nhăng.

	
	Sư cụ Tăng Phú 
“Sung sướng và vênh váo” vì … “đánh đổ được Hội Phật giáo”
· Hài hước : Ông sư này không đến để làm lễ, cầu siêu cho vong linh người chết mà chủ yếu để bàn dân thiên hạ nhận ra mình với một “thành tích oái oăm” : đánh đổ Hội Phật giáo !? 

	
	Nhà thiết kế thời trang Typn
Nóng lòng trình diễn mốt trang phục “táo bạo nhất”
· Rởm đời, lố lăng.

	
	Hàng phố
 “nhốn nháo cả lên khen đám ma to” và “chú ý đặc biệt vào những kiểu quần áo tang của tiệm may Âu hoá”
· Bát nháo, hiếu kì, không phân biệt được đúng – sai … 


Tóm: 
Bằng các nghịch lí, mâu thuẫn như vậy, nhà văn đã phơi bày thói đạo đức giả trong gia đình & xh thượng lưu bấy giờ.

	2. Cảnh “Đám ma gương mẫu”
	Viễn cảnh
- Đó là một “đám ma to”: 
. Ba trăm câu đối, vòng hoa, chụp ảnh, kèn trống, 
. Được tổà chức “theo cả lối Ta, Tàu, Tây, có kiệu bát cống, lợn quay đi lọng, cho đến lốc bốc xoảng và bú dích” 
- Người đi đưa “vài ba trăm người”:
. Đủ mọi thành phần : từ các vị trưởng lão đến những trai thanh gái lịch , từ cảnh sát đến sư sãi, từ thằng lưu manh giả hiệu nhà cải cách, đốc tờ đến nhà thiết kế thời trang, … 
- Điệp khúc :“Đám cứ đi …” – đông, dài .







- Hạ huyệt:
. Chụp hình lưu niệm
. Khóc nức nở, ngất đi.
· Trang trọng, thành kính.
	Cận cảnh
- Vẫn thiếu :  duy chỉ thiếu có tình yêu thương chân thành dành cho người quá cố.





- Đám bạn của cố Hồng – những bậc trưởng lão đang biến đám tang thành hội thi huân chương & thi râu.
- Đám bạn của cô Tuyết , bàn VM, cô Hoàng Hôn, … đang biến đám tang thành nơi “hò hẹn”, để “chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau” với những lời lẽ thô tục :
· “Ừ ừ , cái thằng ấy bạc tình bỏ mẹ !”;
· “Gớm cái ngực, đầm quá đi mất !”

. Phải đạo diễn – thể hiện buồn đau;
. Trao đổi mua bán (ông Phán & Xuân)
· giả dối, bịp bợm, vô đạo đức. 


· Cái cười toát lên từ những hành vi, dáng điệu, ngôn ngữ của hai đám người trên.
· Đám tang đã thành đám diễn trò bịp bợm
· Nhà văn đã vạch trần bản chất xấu xa, bỉ ổi của đám người tự xem là “Âu hoá”, “văn minh”- sự xuống cấp nghiêm trọng về đạo đức của cái xh “thượng lưu” thành thị bấy giờ

	3. Lời văn trào phúng
3.1. Cách dùng từ
· Cách gọi tên sự vật rất hài hước (“lợn quay đi lọng, kèn bú dích, lố bốc xoảng”, “bắc đẩu bội tinh …”);  
· cách đặt tên nhân vật (Typn, Min Đơ, ông Phán dây thép – Phán mọc sừng, Xuân Tóc Đỏ…), 
· Cách diễn đạt vừa vô lí, vừa có lí (“phải chết một cách bình tĩnh”, “hai cái tội nhỏ, một cái ơn to”…)
3.2. Cách so sánh ví von hài hước
Cảnh sát không được phạt vi cảnh “buồn như nhà buôn sắp vỡ nợ”
Hai cụ (lang tì, lang phế) “đã từ chối chạy chữa cũng như những vị danh y biết tự trọng”
3.3 . Cách đặt câu, dựng đoạn
· Đặt câu: câu văn có chứa những mâu thuẫn , nghịch lí, đảo lộn thật – giả, tốt – xấu : 
· “bầy con cháu chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ tổ …”, 
· “họ chim nhau, cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau, hẹn hò nhau, bằng những vẻ mặt buồn rầu của những người đi đưa ma”.
· Thuốc thánh đền bia chữa ho lao, thương hàn “công hiệu đến nỗi họ mất mạng”
· 
· Dựng đoạn: Viễn cảnh“đám cứ đi …” > < cận cảnh (đặc tả, phóng to những chi tiết về người, về lễ vật, nhạc khí, những câu nói ý nhị với tất cả cái nhố nhăng, bát nháo, rởm đời của đám tang)
3.4 . Cách tạo giọng văn
· Lối xen vào :
· Những lời nhận xét, bình luận hài hước: 
· “Thật là một đám ma to tát, có thể làm cho …”,  
· “Cái chết kia đã làm cho nhiều người sung sướng lắm”,  …
· Những lối nói ngược thâm thuý: “Tang gia ai cũng vui vẻ cả”
· Nhiều đoạn có giọng văn hài hước thú vị : “Trong lúc gia đình nhốn nháo, thằng bồi tiêm đã đếm được đúng 1872 câu gắt: Biết rồi … ! của cụ cố Hồng”


	4. Nhận xét: Xh “thượng lưu” đương thời
· Đó là một gia đình đại bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa.
· Cả cái xh thượng lưu ấy :
· Những kẻ được coi là “Âu hoá”, “Văn minh” thực chất là một lũ đồi bại về đạo đức 
· Háo danh, hám lợi, hợm hĩnh, giả tạo, rởm đời, vô nghĩa lí . 
· Bao trùm là thói đạo đức giả.
· Toàn cảnh đám tang  là một trò diễn lớn.





TUẦN 10:

LUYỆN TẬP THAO TÁC LẬP LUẬN SO SÁNH
Câu 1 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Tâm trạng của nhân vật trữ tình khi về thăm quê trong hai bài thơ:
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê vẫn thể, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?
(Hạ Tri Chương - Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê - bán dịch của Phạm Sĩ Vĩ)
Trở lại An Nhơn, tuổi lớn rồi,
     Bạn chơi ngày nhỏ chẳng còn ai
    Nền nhà nay dựng cơ quan mới
      Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người.
(Chế Lan Viên - Trở lại An Nhơn)
Lời giải chi tiết:
- Điểm giống nhau: Cả hai người đều rời quê hương ra đi lúc còn trẻ và trở vể lúc tuổi đã cao. Khi trở về, cả hai đều trở thành "người xa lạ" trên chính nơi mình đã sinh ra.
+ Hạ Tri Chương viết: "Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?", Vì không còn ai nhận ra mình là người cùng quê cả.
+ Chế Lan Viên viết: "Chẳng lẽ thăm quê lại hỏi người", vì quê hương đã biến đổi quá nhiều sau chiến tranh, không còn cảnh cũ, người xưa nữa.
=> Cảm xúc chung: ngậm ngùi, tiếc nuối, man mác buồn. 
Câu 2 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả.
Lời giải chi tiết:
- Học cũng có ích như trồng cây, mùa xuân cho hoa, mùa thu được quả.
+ Trong câu văn này, mùa xuân và mùa thu là những hình ảnh ẩn dụ. Mùa xuân, mùa thu ở đây chỉ các giai đoạn khác nhau: Ban đầu là lúc đơm hoa, cùng với thời gian sẽ thu hoạch được nhiều quả ngọt.
+ Chuyện học hành cũng vậy. Cùng với thời gian tích luỹ kiến thức, người học rồi sẽ tiến bộ dần và rồi sẽ thành công. Đây là một câu so sánh để ta thêm kiên nhẫn trên con đường học tập.
Câu 3 (trang 116 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
     So sánh ngôn ngữ thơ Hồ Xuân Hương và ngôn ngữ thơ Bà Huyện Thanh Quan qua hai bài thơ Tự tình (bài I) và Chiều hôm nhớ nhà.
Lời giải chi tiết:
a. Tương đồng
     Hai bài thơ có nhiều điểm tương đồng: Cùng là thể thơ thất ngôn bát cú, cả hai bài đều gieo vần chặt chẽ và đều tuân thủ nghiêm chỉnh luật đối (câu 3, 4 và câu 5, 6).
b. Khác biệt
    Nhưng hai bài thơ có nhiều điểm khác nhau, nhất là cách dùng từ:
+ Bài thơ của Hồ Xuân Hương dùng nhiều những từ ngữ trong ngôn ngữ hằng ngày (tiếng gà "văng vẳng", mõ thảm, chuông sầu, những tiếng rền rĩ, khắp mọi chòm,...) kể cả những chữ rất khó dùng ("cớ sao om", "duyên mõm mòm", "già tom"). Trong bài chỉ có một câu nhiều từ Hán Việt: "Tài tử văn nhân ai đó tá?"
+ Trong khi đó bài thơ cúa Bà Huyện Thanh Quan lại dùng nhiều từ Hán Việt: Hoàng hôn, "ngư ông", "viễn phố", "mục tử", "cô thôn", "lữ thứ", "hàn ôn",... Nhiều từ ngữ mang tính ước lệ, được dùng nhiều trong thơ cổ như "ngàn mai", "dặm liễu".
c. Sự khác nhau nêu trên tạo ra sự khác nhau về phong cách:
+ Bài thơ của Hồ Xuân Hương có phong cách gần gũi với đám đông, tuy có xót xa nhưng vẫn có những nét tinh nghịch.
+ Bài thơ của Bà Huyện Thanh Quan mang phong cách đài các, trang nhã. Đó là tiếng nói của văn nhân trí thức thượng lưu.
=> Mỗi bài thơ độc đáo và hay theo những cách riêng.
Câu 4 (trang 117 SGK Ngữ văn 11 tập 1)
Tự chọn đề tài, viết đoạn văn so sánh.
Lời giải chi tiết:
    "Lời chào cao hơn mâm cỗ" hàm ý câu chào hỏi rất quan trọng, rất tình nghĩa, còn quý hơn cả việc mời nhau đến ăn uống tiệc tùng. "Lời chào cao hơn mâm cỗ" ý muốn nói đến phép lễ nghĩa hơn cái ăn. Sâu hơn là nhân cách của con người cao hơn "vật chất". Mâm cỗ có đầy, có sang trọng mới thể hiện được sự no đủ và hiếu khách của chủ nhà. Lời chào có nồng nhiệt, thân thiện mới chứng tỏ phẩm chất một ngưới có phép tắc, lễ nghĩa với một nền giáo dục tốt, và đậm chất văn hóa của dân tộc. Mâm cỗ là sự no đủ về vật chất, lời chào thể hiện cho sự thân thiện giữa người với người. Lời chào là "phương tiện" tình cảm mang hơi thở của xã hội.


